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Mức độ tham gia cộng đồng của người 
khuyết tật tuổi lao động tại phường Xuân Hà,

TP. Đà Nẵng

Phan Thị Hoàng Ngân1, Nguyễn Thị Minh Thủy2

Theo Tổ chức Y tế thế giới, hòa nhập cộng đồng (HNCĐ) là một trong những nội dung cơ bản của
chương trình sức khỏe trọng tâm của thế kỷ 21, đây là một trong các yếu tố quyết định nên chất lượng
cuộc sống, đặc biệt là đối với người khuyết tật (NKT). Tham gia cộng đồng (TGCĐ) là một trong
những nội dung HNCĐ được Việt Nam quan tâm, tuy nhiên hiện nay, các nghiên cứu về vấn đề này
cho NKT còn hạn chế. Nghiên cứu của chúng tôi được thực hiện cắt ngang trên 288 NKT tuổi lao
động tại phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng nhằm tìm hiểu mức độ TGCĐ của
NKT và các yếu tố liên quan. Kết quả cho thấy, tỷ lệ NKT tham gia tốt là 20,5%. Các yếu tố giới,
học vấn, hôn nhân, mức độ khuyết tật có liên quan đến TGCĐ. Kết quả của chúng tôi gợi ý cần nghiên
cứu các yếu tố liên quan đến TGCĐ từ khía cạnh y tế, xã hội nhằm đề ra giải pháp cụ thể giúp NKT
có thể hòa nhập tốt hơn.

Từ khóa: người khuyết tật, hòa nhập cộng đồng, tham gia cộng đồng

Community participation of working-age
people with disabilities at Xuan Ha ward 

Da Nang city

Phan Thi Hoang Ngan1, Nguyen Thi Minh Thuy2

According to WHO, community integration is one of basic contents of important health program in
the 21st century. It is a determinant for the quality of life of people, especially for people with
disabilities (PWDs). Community participation is one of the criteria of community integration that Viet
Nam is interested in. Currently, only a limited number of researches on community participation can
be found. The purpose of our cross-sectional study with 288 working-age PWDs at Xuan Ha ward,
Thanh Khe district, Da Nang city is to find out their community participation's level and some relative
factors. The results show that 20.5% of PWDs were good at participation. Sex, education, marital
status, and hard level of disability are factors related to community participation. The study suggests
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1. Đặt vấn đề

Tại Việt Nam, năm 2009, trong số 78,5 triệu
người từ 5 tuổi trở lên có 6,1 triệu người (tương ứng
với 7,8% dân số từ 5 tuổi trở lên) có liên quan đến
khuyết tật (KT). Trong số 6,1 triệu người này, có
385 nghìn người khuyết tật (NKT) nặng [2]. Tại Đà
Nẵng, theo kết quả điều tra năm 2009 - 2011, toàn
thành phố có 50,1% số hộ NKT [1]. 

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy NKT và gia đình
của họ chịu nhiều bất lợi về kinh tế và xã hội hơn
những người phát triển bình thường [10]. Chính vì
vậy, Tổ chức Y tế Thế giới đã xem hòa nhập cộng
đồng (HNCĐ) là một trong những nội dung cơ bản
của chương trình sức khỏe trọng tâm của thế kỷ 21
[9]. Đây là một trong các yếu tố quyết định nên
chất lượng cuộc sống, đặc biệt là đối với NKT [5].

Nội dung HNCĐ đang có nhiều sự điều chỉnh và
thay đổi định hướng. Từ chỗ tập trung nhiều vào
khía cạnh kinh tế chuyển dần sang đề cập đến các
khía cạnh quan hệ xã hội, cơ hội, công bằng xã hội
và quyền con người. Theo Mark Salzer, tham gia
cộng đồng (TGCĐ) là một trong sáu tiêu chí quan
trọng để đo lường mức độ HNCĐ, đây đồng thời
cũng là một trong các tiêu chí mà Việt Nam đang
quan tâm [7]. 

Ở Việt Nam, còn khá ít các nghiên cứu về
TGCĐ. Đặc biệt, chúng tôi chưa tìm thấy nghiên
cứu nào đánh giá riêng biệt TGCĐ ở NKT tuổi lao
động. Trong khi đó, mức độ khó khăn của đối tượng
này và gia đình của họ nhiều hơn bởi gia đình mất
đi người lao động chính ngoài ra còn phải trang trải
chăm lo thêm cho NKT.

Xuân Hà là một trong mười phường của quận

Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Đây là địa bàn có
tỷ lệ NKT (30,7%) cao nhất  trong các đơn vị phường
xã trên toàn thành phố, số NKT trong độ tuổi lao
động là 2.015 người, chiếm 55,3% [1],[3]. Vì
vậychúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm mục
tiêu: (1) Xác định mức độ TGCĐ của NKT tuổi lao
động; (2) Mô tả một số yếu tố liên quan với TGCĐ,
trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp phù hợp.

2. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu áp dụng phương pháp mô tả cắt
ngang phân tích định lượng. Số liệu được thu thập
bằng cách phỏng vấn tất cả NKT tuổi lao động có
hạn chế hoạt động nhưng vẫn tiếp xúc được trên địa
bàn phường trong thời gian nghiên cứu và đồng ý
tham gia. Tổng số có 288 người trả lời câu hỏi (tỷ lệ
tham gia là 96,6%).Bộ câu hỏi xác định mức độ
TGCĐ dựa trên phiếu đánh giá TGCĐ của Úc đã
được Nguyễn Thị Minh Thủy thực hiện nghiên cứu
thử nghiệm và điều chỉnh năm 2008 [8], gồm 30 câu
với các nội dung: mối quan hệ gia đình, họ hàng, bạn
bè, hàng xóm, đồng nghiệp, học tập, niềm tin tôn
giáo, các hoạt động xã hội và quan điểm chính kiến.
Phần này được cho điểm theo 7 mức độ: 1- không
bao giờ, 2-hiếm khi, 3-ít khi, 4-thỉnh thoảng, 5-
thường xuyên, 6-rất thường xuyên, 7- luôn luôn, mức
0 dành cho những người không có câu trả lời hoặc
không đánh giá được. Tổng điểm cao nhất là 162.
Trả lời được 50% tổng số điểm tối đa nghĩa là những
người có điểm từ 81 được đánh giá là tham gia tốt.

Với từng hoạt động riêng, mức độ tham gia được
đánh giá là "tốt" khi ĐTNC chọn phương án trả lời
từ "thường xuyên" trở lên, tương ứng với từ 5 điểm. 

that health and social activities limiting the participation of PWDs need to be explored in order to
identify solutions to assist better integration of PWDs.
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Số liệu được nhập bằng phần mềm Epi Data 3.1
và xử lý bằng SPSS 16.0. Mô hình hồi quy logistic
được sử dụng phân tích mối liên quan với TGCĐ để
kiểm soát nhiễu.

3. Kết quả 

ĐTNC tham gia tốt các hoạt động trong phạm
vi gia đình, họ hàng, bạn bè, hàng xóm tương ứng
với 71,9%, 26%, 16,7% và 14,9%. Kết quả cho thấy,
phạm vi quan hệ bên ngoài gia đình càng mở rộng
thì mức độ hòa nhập càng giảm xuống.

Nhóm hoạt động tương tác với đồng nghiệp,
tham gia hoạt động cộng đồng là nhóm có tỷ lệ NKT
tham gia thấp với 4,5% và trên 3%.

Hoạt động niềm tin tôn giáo, quan tâm đến thời
sự, cam kết chính trị, tình nguyện là nhóm hoạt
động chiếm tỷ lệ hòa nhập thấp nhất, chỉ từ 1% đến

dưới 3%. Học tập, công khai bộc lộ suy nghĩ và
quyên góp từ thiện là các hoạt động có số NKT
tham gia thấp nhất (dưới 1%).

Trong 288 đối tượng nghiên cứu (ĐTNC), có 59
người TGCĐ tốt, chiếm tỷ lệ 20,5%, còn lại 229
người (79,5%) chưa tham gia. Số người TGCĐ chưa
tốt chiếm hơn gấp 3 lần số người tham gia tốt.

Sau khi thực hiện kiểm định ÷2 để tìm hiểu liên
quan, chúng tôi nhận thấy nhóm NKT từ 18 - 44 tuổi
có nguy cơ TGCĐ kém hơn nhóm tuổi từ 45 - 60
khoảng 2 lần (p = 0,012). NKT là nữ giới TGCĐ
kém hơn 2,7  lần so với nam giới, điều này đồng
nghĩa với việc nam giới trong tuổi lao động bị khuyết
tật sẽ dễ dàng TGCĐ hơn nữ giới (p = 0,002).

Trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, nghề
nghiệp, tôn giáo và mức độ KT cũng có mối liên
quan có ý nghĩa thống kê với mức độ TGCĐ. NKT
tuổi lao động có trình độ học vấn dưới THCS sẽ
TGCĐ kém hơn 4,8 lần so với nhóm có học vấn trên
THCS (p < 0,001). Những người chưa có vợ/chồng
hoặc đã ly hôn sẽ có nguy cơ TGCĐ kém hơn những
người sống chung với vợ/chồng của họ 4,6 lần (p <

Bảng 1. Điểm trung bình mức độ tham gia các hoạt
động cộng đồng

Biểu đồ 1. Tỷ lệ tham gia cộng đồng

Bảng 2. Một số yếu tố liên quan và mức độ TGCĐ
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0,001). NKT chưa có công ăn việc làm sẽ TGCĐ
kém 1,8 lần so với nhóm đã có việc làm (p = 0,046).
NKT tuổi lao động không có tín ngưỡng tôn giáo sẽ
TGCĐkém hơn người có tín ngưỡng 1,8 lần (p =
0,05). Kết quả cũng chỉ ra rằng những NKT mức độ
nặng và rất nặng thì TGCĐ kém hơn nhóm nhẹ và
trung bình 3,1 lần (p < 0,001).

Chúng tôi chưa tìm thấy mối liên quan có ý
nghĩa thống kê giữa mức độ TGCĐ của NKT với
tình trạng kinh tế của họ (Bảng 2).

Để tìm hiểu mối liên quan đa biến giữa các yếu
tố với mức độ TGCĐ đồng thời kiểm soát nhiễu,
chúng tôi sử dụng phân tích hồi quy logistic đa biến.

Chúng tôi đưa vào mô hình tất cả các yếu tố có
liên quan với mức độ TGCĐ và các biến số có p <
0,2 khi phân tích đơn biến, sử dụng phương pháp
đưa biến độc lập vào mô hình  Backward-LR.

Kết quả phân tích cho thấy mô hình này là phù
hợp để phân tích mối liên quan đa biến giữa mức độ
TGCĐvà một số các yếu tố thuộc đặc điểm cá nhân
(p = 0,476). Nếu như các biến tuổi, nghề nghiệp, tôn
giáo có mối liên quan có ý nghĩa thống kê với biến
TGCĐ khi phân tích đơn biến thì qua phân tích đa
biến không tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa giữa
chúng (p > 0,05). Các yếu tố trình độ học vấn và
trình trạng hôn nhân đều có tỷ suất chênh OR giảm
qua phân tích đa biến và các mối liên quan này có
ý nghĩa thống kê. Yếu tố mức độ KT lại có OR tăng
qua phân tích đa biến và yếu tố giới tính vẫn giữ
nguyên giá trị của OR trong mô hình đa biến này.

NKT tuổi lao động có trình độ học vấn từ
THCS trở xuống sẽ có nguy cơ TGCĐkém hơn 3 lần
so với nhóm đối tượng này nhưng có trình độ học
vấn từ cấp THCS trở lên (p < 0,001). Những ĐTNC
chưa có hoặc không sống chung với vợ/chồng thì có
nguy cơ TGCĐkém hơn những người sống chung
với vơ/chồng của họ khoảng 3,6 lần (p < 0,001).
Riêng đối với mức độ ảnh hưởng của KT thì nhóm
ĐTNC có mức KT nặng và rất nặng có nguy cơ
TGCĐ kém hơn nhóm KT mức độ nhẹ và trung bình
3,3 lần (p < 0,001). Nữ giới có nguy cơ TGCĐ kém
gần 3 lần so với nam giới.

4. Bàn luận

Khi áp dụng bộ công cụ đánh giá mức độ TGCĐ
chúng tôi đã tiến hành đánh giá độ tin cậy về tính
nhất quán bên trong của thang đo thông qua phân
tích độ tin cậy với hệ số Cronbach's alpha. Kết quả
cho hệ số Cronbach's alpha là 0,961, như vậy, các
mục hỏi là đáng tin cậy và có sự nhất quán bên trong.

Mức độ TGCĐ: điểm tối đa ĐTNC đạt được là
162 điểm, có 59 người có tổng điểm từ 81 trở lên,
nghĩa là 20,5% NKT TGCĐ tốt. Nếu so với nghiên
cứu của Chutima [6], lấy điểm cắt ở 60% của thang
điểm 40 và cho tỷ lệ tham gia tốt là 86,5% thì kết
quả này của chúng tôi thấp hơn khoảng 4 lần. Điều
này cho thấy mức độ TGCĐ ở các nhóm đối tượng
khác nhau là không giống nhau. 

Mức độ TGCĐ cũng giảm dần từ phạm vi gia
đình, họ hàng và ra ngoài xã hội. Điều này được lý
giải một cách đơn giản bởi mối quan hệ gần gũi giữa
các thành viên trong gia đình đã giúp NKT phá bỏ
phần nào khoảng cách để có thể dễ dàng bộc lộ cảm
xúc, suy nghĩ của bản thân. Càng mở rộng ra ngoài
phạm vi gia đình thì sự quan tâm của cộng đồng
xung quanh càng giảm dẫn đến tâm lý e dè của

Bảng 3. Mô hình hồi quy logistic dự đoán các yếu tố
liên quan với mức độ TGCĐ
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NKT khi phải tiếp xúc hay bày tỏ thái độ. Mặc dù
cách lấy điểm cắt đánh giá không giống nhau nhưng
kết quả này của chúng tôi tương đồng với nghiên
cứu của Nguyễn Thị Minh Thủy (2008) [8].

Trong cấu phần tham gia hoạt động xã hội, tỷ
lệ tham gia tốt ở vị trí là người cùng tham gia cao
hơn so với tỷ lệ tham gia ở vị trí ban điều hành hay
tổ chức. Điều này cho thấy NKT có thể tham gia các
hoạt động xã hội ở vai trò người hưởng ứng và hầu
như không/không thích tham gia ở vị trí như điều
hành, tổ chức.

Với cấu phần thể hiện chính kiến, NKT vẫn có
sự quan tâm đến các vấn đề thời sự đang diễn ra
xung quanh, tuy nhiên nếu phải trực tiếp tham gia
để bày tỏ quan điểm của mình hoặc đấu tranh thì họ
còn tâm lý e ngại. Điều này cho thấy rõ ràng NKT
còn bị đè nặng bởi tâm lý rụt rè trong việc đấu tranh
cho quyền lợi hay chính kiến của mình.

Liên quan với mức độ TGCĐ: Trong các đặc
điểm cá nhân, chúng tôi ghi nhận được 07 yếu tố có
mối liên quan với mức độ TGCĐ qua phân tích đơn
biến: tuổi, giới tính, trình độ học vấn, tình trạng hôn
nhân, nghề nghiệp, tôn giáo và mức độ nặng nhẹ
của khuyết tật. Trong nghiên cứu của Berry [6], chỉ
có giới tính và mức độ tham gia có liên quan thống
kê (p < 0,001). 

Tình trạng hôn nhân có mối liên quan chặt chẽ
với mức độ TGCĐ thể hiện trong cả phân tích đơn
biến và đa biến. Kết quả nghiên cứu thể hiện vai trò
của vợ/chồng của ĐTNC đối với sự TGCĐ trong
đời sống, kết quả này tương đồng với kết quả nghiên
cứu của Widmer và cộng sự [11].

Mức độ KT cũng là một trong các yếu tố liên
quan chặt chẽ với mức độ TGCĐ. Kết quả của
chúng tôi cho thấy mức độ TGCĐ tỷ lệ nghịch với
mức độ nặng của KT. Kết quả này của chúng tôi
khác với nghiên cứu của Chutima, mức độ đột quỵ

không có mối liên quan với TGCĐ [4].

Nếu Chutima cho rằng giới tính và TGCĐ
không có liên quan thống kê thì nghiên cứu này
chúng tôi chứng minh rằng chúng có liên quan chặt
chẽ. Nam tham gia tốt hơn nữ khi nhìn nhận ở góc
độ giới và sự khác biệt này mang ý nghĩa thống kê.
Kết quả này phản ánh đúng bản chất e dè, ngại
ngùng còn tồn tại trong giao tiếp, hoạt động xã hội
của nữ giới ở xã hội Việt Nam.

Trình độ học vấn cũng là yếu tố có liên quan,
NKT có trình độ học vấn càng cao thì khả năng ứng
xử, hành xử và hòa nhập cũng có sự khác biệt có ý
nghĩa thống kê so với những người có học vấn thấp
hơn. Trong nghiên cứu này, những người học vấn
dưới THCS thì TGCĐ kém hơn người có trình độ
THCS trở lên 3 lần (p = 0,01).

Tuổi, nghề nghiệp và tôn giáo là các biến nhiễu
phát hiện được khi phân tích hồi quy đa biến.

Tỷ lệ TGCĐ tốt là 20,5%. 

Các yếu tố: giới tính (OR=2,6), trình độ học vấn
(OR=3), tình trạng hôn nhân (OR=3,6), mức độ
khuyết tật (OR=3,3) có mối liên quan có ý nghĩa
thống kê với mức độ TGCĐ. 

Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi có một số
khuyến nghị như sau: Hội phụ nữ cần có những hoạt
động quan tâm đến NKT là nữ nhiều hơn nữa nhằm
xóa bỏ mặc cảm tự ty đồng thời tăng mức tham gia
của họ như nam giới. Tổ chức các lớp học bổ túc văn
hóa phù hợp và khuyến khích NKT đến tham gia.
Hình thành các câu lạc bộ kết bạn, sinh hoạt định
kỳ để những người KT có thể tìm thấy những mối
quan hệ phát triển thành gia đình. Phối hợp với các
tổ chức từ thiện trong và ngoài nước tiếp tục phẫu
thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng cho các đối
tượng người khuyết tật, duy trì sức khỏe và giảm bớt
mức độ nặng của KT.
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